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1. Đặt vấn đề
Hài lòng đối với công việc là cảm giác hay đáp

ứng cảm xúc mà con người trải qua khi thực hiện một
công việc[17]. Những nghiên cứu trên thế giới đã
cho thấy rằng sự hài lòng đối với công việc của nhân
viên y tế sẽ đảm bảo duy trì đủ nguồn nhân lực và
nâng cao chất lượng các dịch vụ tại các cơ sở y
tế[4,6,9,10,11,12], đặc biệt trong bối cảnh hiện nay,
đang có một sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân
lực y tế ở quy mô toàn cầu[21], khu vực châu Á -
Thái Bình Dương[13], cũng như tại Việt Nam [14]. 

Trong vài thập niên qua, các nhà nghiên cứu
trên thế giới đã tập trung nghiên cứu các bộ công cụ
có giá trị và độ tin cậy nhằm đánh giá sự hài lòng
của nhân viên y tế nói chung và các ngành nghề
chuyên biệt trong hệ thống y tế nói riêng.

Tại Việt Nam, đã có một số ít nghiên cứu về sự
hài lòng đối với công việc của đối tượng điều
dưỡng, hộ sinh tại bệnh viện các tuyến sử dụng
thang đo chỉ số chất lượng nghề nghiệp (Quality
Work Index) của Whitley, 1994[1,2] và hầu như
chưa có nghiên cứu nào về sự hài lòng đối với công
việc của các đối tượng nhân viên y tế khác, đặc biệt
là tuyến y tế cơ sở. Các nghiên cứu này cũng chưa
đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của các thang đo
về sự hài lòng của nhân viên y tế trong bối cảnh
kinh tế, xã hội và văn hoá của Việt Nam.

Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y
tế là một khái niệm đa chiều, kết quả của sự đánh
giá toàn diện vị trí và bối cảnh làm việc của họ[18].
Các yếu tố về sự hài lòng đối với công việc của
nhân viên y tế liên quan đến những thay đổi kinh
tế, tổ chức trong ngành y tế và những khía cạnh như
giới, chủng tộc, chuyên khoa mà họ đang làm. Một
mô hình tốt về sự hài lòng đối với công việc của
nhân viên y tế sẽ giúp cho cá nhân và cơ quan nơi
họ công tác hiểu và cải thiện tình trạng làm việc ở
đó[7]. Do đó, tùy thuộc vào các điều kiện văn hóa,
xã hội, kinh tế và bối cảnh nơi làm việc và các yếu
tố nhân khẩu, chuyên ngành của nhân viên y tế để
phát triển công cụ đánh giá sự hài lòng đối với công
việc phù hợp.

Theo Bruce E. Landon, những thay đổi về sự
hài lòng đối với công việc của các thầy thuốc có
thể bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố chính: Những thay
đổi về môi trường làm việc bao gồm thu nhập và
thời gian lao động; sự chủ động của người thầy
thuốc trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh
nhân; và những thay đổi về thị trường cung cấp
dịch vụ y tế ở địa phương[5].

Nghiên cứu của tác giả Julia E. McMurray cho
thấy những nhóm biến số có giá trị dự đoán sự hài
lòng đối với công việc của bác sỹ bao gồm: Các mối
quan hệ (bệnh nhân, đồng nghiệp, nhóm làm việc,
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cộng đồng, lãnh đạo); đặc điểm cá nhân và gia đình;
đặc điểm công việc hàng ngày; những vấn đề về tổ
chức, hành chính; tính tự chủ; thu nhập và phúc lợi,
chất lượng chăm sóc; kỳ vọng[7].

Tác giả Paul Krueger nghiên cứu sự hài lòng đối
với công việc của nhân viên y tế (không bao gồm
các bác sỹ) làm việc thường xuyên, bán thời gian
hoặc theo thời vụ tại 6 bệnh viện có đặc điểm cung
cấp dịch vụ y tế khác nhau ở Canada cho thấy tùy
theo đặc điểm của từng bệnh viện, có 15 đến 30
trong 40 mục có giá trị đo lường sự hài lòng đối với
công việc của nhân viên y tế. Những thang đo này
được sắp xếp thành 9 nhóm yếu tố[18]:

● Sự hỗ trợ của đồng nghiệp và lãnh đạo 
(2 câu hỏi)

● Đội hình làm việc và trao đổi thông tin 
(2 câu hỏi)

● Yêu cầu công việc và quyền ra quyết định 
(4 câu hỏi)

● Đặc điểm của cơ quan/tổ chức (3 câu hỏi)
● Chăm sóc bệnh nhân (2 câu hỏi)
● Lương và phúc lợi (10 câu hỏi)
● Đào tạo và phát triển nhân viên (6 câu hỏi)
● Ấn tượng chung về cơ quan/tổ chức (1 câu hỏi)
● Thông tin về nhân khẩu-xã hội (10 biến số)

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích
xác định tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ đo
lường sự hài lòng đối với công việc của nhân viên
y tế cơ sở tại một huyện miền Bắc Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mẫu nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu được thực hiện trên toàn bộ

nhân viên y tế tuyến cơ sở tại một huyện thuộc tỉnh
Vĩnh Phúc, miền Bắc Việt Nam. Nhân viên y tế
được xác định theo định nghĩa của WHO
(2006)[21], bao gồm: những người cung cấp dịch vụ
y tế như bác sỹ, dược sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật
viên và những người quản lý và nhân viên khác như
nhân viên kế toán, cấp dưỡng, lái xe, hộ lý. Cán bộ
nhân viên phòng y tế, giám đốc Bệnh viện Đa khoa
và Trung tâm Y tế Dự phòng huyện là đối tượng loại
trừ trong nghiên cứu này. Có 142/163 nhân viên y
tế tham gia vào nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 87,1%;
trong đó, tại Bệnh viện Đa khoa huyện là 53/62
(85,5%), Trung tâm Y tế Dự phòng huyện là 26/33
(78,8%) và các trạm y tế xã, thị trấn là 63/68

(92,7%). Đối tượng nghiên cứu có độ tuổi từ 21 đến
59 (trung bình 35,8; độ lệch chuẩn: 10.5); tỷ lệ nam
giới là 45,1% và nữ giới là 54,9%; trình độ chuyên
môn cử nhân, dược sỹ và bác sỹ chiếm 14,1%, trình
độ từ sơ cấp đến trung cấp Y Dược có tỷ lệ 70,4%
và chuyên ngành khác là 15,5%.

2.2. Biến số nghiên cứu
Để xác định các biến số nghiên cứu, chúng tôi

đã sử dụng các mục hài lòng đối với công việc được
phát hiện trong nghiên cứu của Paul Krueger[18] và
một số nghiên cứu khác được công bố trên y văn thế
giới[15,16,20]. 

Bộ công cụ khảo sát sự hài lòng của nhân viên
y tế cơ sở đầu tiên được xây dựng với 60 mục thuộc
8 yếu tố (không tính các thông tin về nhân khẩu, xã
hội/nghề nghiệp) và được thử nghiệm và thảo luận
với 17 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa, Trung
tâm Y tế dự phòng và các trạm y tế phường tại thành
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau thử nghiệm,
chúng tôi đã loại bớt 7 tiểu mục có nội dung không
phù hợp với tuyến y tế cơ sở và chỉnh sửa về từ ngữ
để đảm bảo các câu hỏi rõ ràng tránh hiểu nhiều
nghĩa. Kết quả, thang đo sự hài lòng đối với công
việc của nhân viên y tế cơ sở còn 53 mục/8 yếu tố:

● Sự hỗ trợ của lãnh đạo (9 mục)

● Làm việc nhóm và giao tiếp với đồng nghiệp
(7 mục)

● Công việc và kết quả công việc (14 mục)

● Đặc điểm của cơ quan (5 mục)

● Chăm sóc bệnh nhân (5 mục)

● Phúc lợi (7 mục)

● Đào tạo và phát triển (5 mục)

● Ấn tượng chung về cơ quan/đơn vị (1 mục)

Thang đo mức độ hài lòng của nhân viên y tế
đối với công việc được xây dựng từ mức độ “Rất
không hài lòng”: 1 điểm đến “Rất hài lòng”: 
5 điểm.

2.3. Thu thập số liệu
Số liệu được thu thập bằng phương pháp sử

dụng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh. Người tham
gia nghiên cứu tự trả lời các câu hỏi theo từng nhóm
3 – 7 người với sự có mặt của điều tra viên. Thời
gian để người tham gia nghiên cứu hoàn thành bộ
câu hỏi phỏng vấn từ 25 – 30 phút.
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2.4. Phân tích số liệu
Để đánh giá tính giá trị của thang đo sự hài lòng

đối với công việc, phân tích yếu tố chính (Principal
component Analysis) được áp dụng. Những tiểu
mục có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) lớn hơn
0,5 được xem là có giá trị đánh giá sự hài lòng đối
với công việc của nhân viên y tế cơ sở. Trên cơ sở
những yếu tố được phát hiện, hệ số Cronbachs
alpha được sử dụng để đánh giá sự nhất quán bên
trong của từng yếu tố về sự hài lòng đối với công
việc của nhân viên y tế. Những yếu tố có hệ số
Cronbachs alpha lớn hơn 0,7 thì thang đo của
những tiểu mục mới được xem là có độ tin cậy với
mẫu nghiên cứu[8].

Số liệu được nhập và xử lý với phần mềm Epi

Data 3.1 và phần mềm SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) phiên bản 15.0.

3. Kết quả 
Phân tích yếu tố chính các biến số đo lường sự

hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến
cơ sở.

Kết quả phân tích yếu tố chính cho thấy có mối
tương quan giữa các mục hài lòng trong thang đo,
giá trị Kaiser - Meyer - Oklin là 0,90 lớn hơn giá
trị được khuyến cáo là 0,6 và Barletts test of
Sphericity khác biệt có ý nghĩa thống kê (p =
0,001). Điều này cho thấy cỡ mẫu là đủ lớn cho
phân tích yếu tố chính[8].

Phân tích yếu tố chính với hệ số tải
nhân tố (Factor loading) > 0,5, phát hiện
8 yếu tố có giá trị eigenvalues > 1, giải
thích 43,36%; 8,41%; 6,55%; 4,26%;
3,42%; 2,89%; 2,29% và 2,21% biến
thiên của các biến quan sát. Để dễ dàng
giải thích các yếu tố, phương pháp
Varimax rotation được áp dụng, kết quả
cho thấy có 8 biến số có hệ số tải nhân
tố < 0,5 và đã được loại bỏ. Thang đo
còn lại 40 biến số có hệ số tải nhân tố >
0,5 được phân bố trong 7 yếu tố  giải
thích 70,87% biến thiên các biến số
quan sát với từng yếu tố lần lượt là
14,92%, 12,31%, 12,0%,  11,64%,
9,86%, 6,42% và 3,76%.

Dựa vào nội dung và ý nghĩa các
biến số trong từng yếu tố, chúng tôi gọi
tên các yếu tố này là: Mối quan hệ với
lãnh đạo; Mối quan hệ với đồng nghiệp;
Lương và phúc lợi; Học tập, phát triển
và khẳng định; Môi trường tương tác của
cơ quan; Kiến thức, kỹ năng và kết quả
công việc và Cơ sở vật chất.

Độ tin cậy của các yếu tố về sự hài
lòng đối với công việc của nhân viên y
tế cơ sở

Độ tin cậy về sự nhất quán bên trong
(Internal consistency) của 7 yếu tố này
là rất cao với hệ số Cronbachs alpha của
từng yếu tố lần lượt là 0,95; 0,92; 0,90;
0,93; 0,90; 0,81 và 0,88 và toàn bộ thang
đo là 0,96 (Bảng 2).

Yếu tố Tiểu 
mục 

Nội dung 
1 2 3 4 5 6 7 

Yếu tố 1 (8 mục) 
a6 Sự chia sẻ của lãnh đạo 0,840       
a2 Cách giải quyết khó khăn 

của lãnh đạo 
0,835       

a3 Sự khuyến khích của lãnh 
đạo khi có sáng kiến 

0,820       

a5 Sự giúp đỡ của lãnh đạo 0,811       
a1 Cách hướng dẫn nhiệm vụ, 

trách nhiệm, quyền lợi 
0,802       

a4 Động viên của lãnh đạo khi 
có tiến bộ  

0,786       

a7 Hỗ trợ làm việc nhóm 0,776       
a8 Xử lý vi phạm kỷ luật 0,671       

Yếu tố 2 (6 mục) 
b4 Sự giúp đỡ của đồng nghiệp  0,800      
b5 Sự chia sẽ của đồng nghiệp  0,769      
b3 Trao đổi, truyền thông với 

đồng nghiệp 
 0,751      

b6 Sự động viên của đồng 
nghiệp 

 0,747      

b2 Hỗ trợ của đồng nghiệp 
trong công việc 

 0,729      

b7 Khuyến khích của đồng 
nghiệp khi có tiến bộ 

 0,668      

Yếu tố 3 (6 mục) 
f2 Tiền thưởng   0,803     
f3 Tham quan, nghỉ dưỡng   0,765     
f1 Lương   0,723     
f4 Các hoạt động xã hội, vui 

chơi 
  0,677     

f5 Nghỉ phép thường niên   0,654     
f6 Hỗ trợ nhân viên khi ốm 

đau 
  0,538     

Yếu tố 4 (7 mục) 
g3 Học tập liên tục    0,862    
g4 Đào tạo nâng cao trình độ    0,826    

Bảng 1. Ma trận thành tố quay vòng (Rotated Component
Matrix) các yếu tố về sự hài lòng của nhân viên y
tế cơ sở đối với công việc
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4. Bàn luận
Bộ công cụ đánh giá sự hài lòng đối với công

việc trong nghiên cứu này được xây dựng dựa trên
các mục mô tả sự hài lòng của nhân viên y tế (không
bao gồm đối tượng là bác sỹ) làm việc thường
xuyên, bán thời gian hoặc theo thời vụ tại 6 bệnh
viện có đặc điểm cung cấp dịch vụ y tế khác nhau
ở Canada của tác giả Paul Krueger và cũng đã được
xem xét, điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh tuyến
y tế cơ sở của Việt Nam. Do vậy, các biến số trong
nghiên cứu này tương đối đại diện cho nhân viên y
tế, không đặc hiệu cho từng nhóm nhân viên như
bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên khoa, điều dưỡng,
nhân viên quản lý và nhân viên khác. 

Để phát hiện những yếu tố có giá trị dự đoán sự
hài đối với công việc của nhân viên y tế cơ sở,
chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích yếu tố
chính (Principal Component Analysis). Với kỹ thuật
này, chúng ta có thể giảm các biến số và xác định
các thành tố có ý nghĩa về lý thuyết[19]. Trước khi
phân tích yếu tố, sự thích hợp của bộ số liệu được
đánh giá. Theo Nunnally, cỡ mẫu đủ cho phân tích

yếu tố cần 10 trường hợp cho một tiểu mục trong
thang đo[8]. Một số tác giả khác cho rằng chỉ cần 5
trường hợp cho 1 tiểu mục là đủ[8]. Tuy nhiên, theo
Robert Ho để phân tích yếu tố, độ lớn của mẫu tối
thiểu là 100[19]. Trong nghiên cứu này, cỡ mẫu là
142 như vậy có thể áp dụng phân tích yếu tố. Mặt
khác trong dữ liệu nghiên cứu, 5 mục thuộc yếu tố
chăm sóc bệnh nhân có nhiều trường hợp “không có
ý kiến” (missing), nên đã ảnh hưởng đến phân tích
mối tương quan giữa các mục. Để đảm bảo đủ độ
lớn của mẫu, chúng tôi quyết định loại bỏ 5 mục này
và giữ lại 48 mục thuộc 7 yếu tố để phân tích yếu
tố. Kết quả phân tích cho thấy cỡ mẫu là đủ lớn thể
hiện qua giá trị Kaiser – Meyer – Oklin bằng 0,90
lớn hơn giá trị được khuyến cáo là 0,6. Một khía
cạnh cần quan tâm trong phân tích yếu tố là phải có
mối tương quan giữa các mục trong thang đo. Các
mục trong thang đo của chúng tôi có mối tương quan
lẫn nhau. Điều này được đánh giá qua ma trận tương
quan và Barletts test of Sphericity khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p = 0,001)[8]. Kết quả này cho
phép thực hiện các bước phân tích yếu tố tiếp theo.

Để xác định có bao nhiêu yếu tố hình thành
bước đầu cần có, đủ để mô tả các biến số, chúng tôi
áp dụng phương pháp phân tích yếu tố chính với giá
trị eigenvalues > 1 (eigenvalues của một yếu tố là
tỷ số của tổng biến thiên của thang đo và biến thiên
được giải thích bởi yếu tố đó. Giá trị eigenvalues >
1 cho thấy tổng biến thiên của thang đo lớn hơn
biến thiên của yếu tố đó[19]). Kết quả phân tích
phát hiện 8 yếu tố giải thích 43,36%; 8,41%; 6,55%;
4,26%; 3,42%; 2,89%; 2,29% và 2,21% biến thiên
của các biến quan sát. 

Để giúp giải thích các yếu tố, chúng tôi áp dụng
phương pháp quay vòng Varimax (Varimax
rotation) vì sẽ tách bạch các yếu tố một cách rõ
ràng hơn và chọn hệ số tải nhân tố (Factor loading)
# 0,5. Khi phân tích yếu tố chính, các nhà nghiên
cứu khuyên nên chọn hệ số này tối thiểu là 0,3[8].
Tuy nhiên, hệ số này càng lớn càng thể hiện mối
tương quan giữa các biến số. Theo Comrey và Lee
(1992), hệ số tải nhân tố càng lớn thì biến số càng
đo lường tốt cho các yếu tố (factor), hệ số tải nhân
tố trên 0,71 được xem như là tuyệt hảo, trên 0,63
được xem là rất tốt, trên 0,55 là tốt, trên 0,45 là khá
tốt và trên 0,32 là kém[3].

Kết quả sau khi phân tích, có 8 biến số có hệ số
tải nhân tố < 0,5, vì vậy chúng tôi đã loại bỏ các
mục này ra khỏi thang đo. 40 biến số có hệ số tải

Tiểu 
mục Nội dung 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số 
Cronbach’s 

alpha 
1 Yếu tố mối quan hệ với lãnh đạo    

a6 Sự chia sẻ của lãnh đạo 3,85 0,85 0,95 
a2 Cách giải quyết khó khăncủa lãnh đạo 3,77 0,79  
a3 Sự khuyến khích của lãnh đạo khi có 

sáng kiến 
3,85 0,79  

a5 Sự giúp đỡ của lãnh đạo 3,83 0,88  
a1 Cách hướng dẫn nhiệm vụ, trách nhiệm, 

quyền lợi 
3,79 0,80  

a4 Động viên của lãnh đạo khi có tiến bộ  3,81 0,86  
a7 Hỗ trợ nhân viên làm việc nhóm 3,80 0,78  
a8 Xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật 3,80 0,81  

2 Yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp  
b4 Sự giúp đỡ của đồng nghiệp khi khó khăn 4,03 0,65 0,92 
b5 Sự chia sẽ của đồng nghiệp 3,97 0,65  
b3 Trao đổi, truyền thông với đồng nghiệp 3,96 0,71  
b6 Sự động viên của đồng nghiệp 3,99 0,70  
b2 Hỗ trợ của đồng nghiệp trong công việc 4,04 0,70  
b7 Khuyến khích của đồng nghiệp khi có 

tiến bộ 
3,89 0,70  

3 Yếu tố lương và phúc lợi    

f2 Tiền thưởng 3,24 1,02 0,90 
f3 Tham quan, nghỉ dưỡng 3,27 0,95  
f1 Lương 3,29 0,98  
f4 Các hoạt động xã hội, vui chơi 3,36 0,89  
f5 Nghỉ phép thường niên 3,63 0,82  
f6 Hỗ trợ nhân viên khi ốm đau 3,72 0,76  

4 Yếu tố học tập, phát triển và khẳng định  
g3 Học tập liên tục 3,97 0,77 0,93 
g4 Đào tạo nâng cao trình độ 3,95 0,80  
g1 Định hướng công việc 3,75 0,79  
g2 Quy hoạch cán bộ 3,79 0,77  
g5 Cơ hội trong học tập và thăng tiến 3,88 0,79  
c12 Nâng cao kinh nghiệm nghề nghiệp 3,88 0,77  
c13 Công bằng trong bình xét thi đua 3,63 0,85  

Bảng 2. Độ tin cậy của các yếu tố về sự hài lòng đối
với công việc của nhân viên y tế cơ sở
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nhân tố > 0,5 (khoảng hệ số tải nhân tố của 40 biến
số là 0,526 – 0,862) được phân bố trong 7 yếu tố. 7
Yếu tố này giúp giải thích 70,87% biến thiên các
biến số quan sát (Bảng 1).

Để đánh giá độ tin cậy về sự nhất quán bên
trong (Internal consistency) của 7 yếu tố này,
chúng tôi sử dụng phân tích độ tin cậy với hệ số
Cronbachs alpha. Hệ số Cronbachs alpha của 7 yếu
tố này lần lượt là 0,95; 0,92; 0,90; 0,93; 0,90; 0,81;
0,88 và của toàn bộ thang đo là 0,96. Hệ số
Cronbachs alpha cao # 0,8 cho thấy tất cả các tiểu
mục là đáng tin cậy và toàn bộ thang đo có sự nhất
quán bên trong[19] (Bảng 2). 

Như vậy, 40 tiểu mục thuộc 7 yếu tố được hình
thành có giá trị dự đoán sự hài lòng đối với công
việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở với độ tin cậy
cao, bao gồm: Mối quan hệ với lãnh đạo (8 mục);
Mối quan hệ với đồng nghiệp (6 mục); Lương và
phúc lợi (6 mục); Học tập, phát triển và khẳng định
(7 mục); Môi trường tương tác của cơ quan (7 mục);
Kiến thức, kỹ năng và kết quả công việc (4 mục) và
Cơ sở vật chất (2 mục).

Đối với yếu tố mối quan hệ với lãnh đạo, những
khía cạnh “dương tính” như sự chia sẻ, cách giải
quyết những khó khăn, sự khuyến khích, sự giúp đỡ,
cách hướng dẫn nhiệm vụ, trách nhiệm, sự động viên
và hỗ trợ làm việc nhóm (có hệ số tải nhân tố > 0,7)
có tác động lớn mức độ hài lòng đối với công việc của
nhân viên y tế hơn là khía cạnh “âm tính” như xử lý
vi phạm kỷ luật (hệ số tải nhân tố: 0,671). Cũng như
thế, đối với yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp, các
mục có giá trị đo lường tốt cho yếu tố này là: sự giúp
đỡ, sự chia sẽ, trao đổi truyền thông, sự động viên, sự
hỗ trợ của đồng nghiệp (hệ số tải > 0,7).

Các mục tiền thưởng, tham quan nghỉ dưỡng và
lương đo lường tốt cho yếu tố lương và phúc lợi (hệ
số tải nhân tố > 0,7). Tuy nhiên, đối với mục lương
mang tính chất thường xuyên hàng tháng và phụ
thuộc vào bối cảnh kinh tế - xã hội và chính sách
chung của Nhà nước, nên mục tiền thưởng và việc
tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng của cơ quan tác động
lớn đến sự hài lòng của nhân viên y tế tuyến cơ sở.

Các khía cạnh học tập liên tục và đào tạo nâng
cao trình độ (hệ số tải nhân tố > 0,8) trong yếu tố
học tập, phát triển và khẳng định cũng như các mục
kỹ năng và kiến thức đang có (hệ số tải nhân tố >
0,7) trong yếu tố kiến thức, kỹ năng và kết quả công
việc tác động lớn đến đo lường sự hài lòng đối với
công việc của nhân viên y tế cơ sở. Đây là những
khía cạnh giúp đánh giá sự hài lòng đối với công
việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở nhưng cũng là
động cơ làm việc của họ.

Những mục thuộc yếu tố môi trường tương tác
của cơ quan cũng cần được xem xét khi đo lường
chiều hướng hài lòng đối với công việc của nhân
viên y tế tuyến cơ sở.

Đối với yếu tố cơ sở vật chất, mục cơ sở vật chất
(hệ số tải nhân tố 0,807) tác động đến sự hài lòng
đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở hơn
là mục trang thiết bị y tế.

Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy sự hài lòng
đối với công vệc của nhân viên y tế tuyến cơ sở là
một khái niệm đa chiều phản ánh môi trường làm
việc, các yếu tố liên quan đến cá nhân (lương và
phúc lợi; học tập, phát triển và khẳng định; kiến
thức, kỹ năng và kết quả công việc) và các mối
quan hệ (quan hệ với lãnh đạo; quan hệ với đồng
nghiệp; môi trường tương tác của cơ quan)

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng còn một số hạn
chế. Mẫu nghiên cứu tương đối nhỏ với đối tượng
nghiên cứu có nghề nghiệp, trình độ khác nhau và
môi trường làm việc là không đồng nhất, do đó có
thể chưa phát hiện được các yếu tố chuyên biệt theo
từng nghề nghiệp, từng khu vực công tác. Mặc khác,
việc loại bỏ các mục về quan hệ với người bệnh có
thể ảnh hưởng đến đo lường sự hài lòng đối với công
việc ở những đối tượng trực tiếp khám, điều trị và
chăm sóc bệnh nhân. Nghiên cứu được thực hiện ở
một huyện thuộc vùng đồng bằng sông Hồng nên
kết quả nghiên cứu không phản ánh cho các vùng
địa lý với bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội khác
nhau trong toàn quốc. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên
cứu để đánh giá tính phù hợp của thang đo này trong
bối cảnh chung của Việt Nam.
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